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	Củ Chi, ngày 30 tháng 7 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn sự nghiệp của huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng  11 năm 2003 ;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổng sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 107/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn ngân sách huyện;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; và theo tinh thần thống nhất của các đơn vị có liên quan tại cuộc họp cùng Thường trực Ủy ban nhân dân huyện về các nguồn vốn đầu tư xây dựng ngày 16/07/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn ngân sách huyện, như sau: 

Tổng vốn đầu tư  tạm giao là
:  12.450 triệu đồng

(Mười hai tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng)


Trong đó:


- Sự nghiệp giao thông

:     9.200 triệu đồng

- Sự nghiệp nông lâm - thuỷ lợi
:     2.200 triệu đồng


- Sự nghiệp kinh tế khác

:     1.050 triệu đồng.



  (Danh mục chi tiết trong biểu mẫu kế hoạch đính kèm)
Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn ngân sách huyện, các Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm phối hợp cùng các ngành chức năng có liên quan của huyện nhanh chóng triển khai thực hiện hoàn tất các công trình theo chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm đúng các qui định hiện hành của nhà nước được qui định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổng sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện, Trưởng Phòng Kinh tế huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban quản lý Dự án khu vực ĐT-XD huyện, Chủ tịch UBND các Xã, Thị Trấn và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn ngân sách huyện./.
	Nơi nhận :
	
	T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/TT
Lê Minh Tấn

	- Như điều 3;

- TT.Huyện Ủy;

- TT.HĐND Huyện;

- TT.UBND Huyện; 

- Lưu: VT, P.TCKH.
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		KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN NÂNG CẤP DUY TU, SỬA CHỮA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CỦ CHI NĂM 2007 
Nguồn vốn sự nghiệp của huyện
(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)

																																ĐVT: Triệu đồng

		S
T
T		DANH MỤC CÔNG TRÌNH		Địa điểm		Chủ đầu tư		Thời gian khởi công và hoàn thành		Năng lực 
thiết kế		Tổng vốn đầu tư		Kế hoạch năm 2007		Đã thanh toán đến hết năm 2006		Đã thanh toán đến T05/2007		Đã thanh toán đến T06/2007		So con phai thanh bo tri von		Số đề nghị của chủ đầu tư		Dự kiến KH điều chỉnh		Kế hoạch 2007		Ghi chú

		STT		DANH MỤC CÔNG TRÌNH						khởi công		thiết kế		vốn		vốn năm

										và hoàn		( m x m )		đầu		2006

										thành				tư

		1		2		3		4		5		6		7		8																9

				Tổng nguồn vốn sự nghiệp thành phố giao cho huyện										15,002		2,706		1,729		934		1,041		5,483		5,571		3,535		12,450

				- Giao thông										9,814		517		247		409		409		1,777		1,707		1,754		9,200

				- Nông lâm -thủy lợi										4,138		2,089		1,482		525		632		2,656		2,744		1,681		2,200

				- Khác										1,050		100		0		0		0		1,050		1,120		100		1,050

		I,		Sự nghiệp giao thông:										9,814		517		247		409		409		1,777		1,707		1,754		9,200

		01		Duy tu sửa chữa đảm bảo giao thông các tuyến đường (vốn duy tu giao thông)		cả huyện		BQLDA		2007				7,898		200		200		200		200		200		200		200		7,469

		a)		Các tuyến đường 02 xã (Tân Thông Hội, Tân Phú Trung)		TTH, TPT								694																694

		b)		Các tuyến đường 04 xã (An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phước Vĩnh An)										1,175																1,020

		c)		Các tuyến đường 04 xã (Trung Lập Thượng, Phước Thạnh, Phước Hiệp, Thái Mỹ)										736																701

		d)		Các tuyến đường 03 xã (Trung Lập Hạ, Thị trấn Củ Chi, Tân An Hộiõ)										903																860

		e)		Các tuyến đường 02 xã (Trung An, Phú Hòa Đông)										1,026																978

		f)		Các tuyến đường 02 xã (Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây)										723																689

		g)		Các tuyến đường 02 xã (An Phú, Phú Mỹ Hưng)										958																913

		h)		Các tuyến đường xã Bình Mỹ										734																700

		i)		Các tuyến đường (Nguyễn Thị Lắng, Nguyễn Văn Khạ, Liêu Bình Hương, Suối Lội)										199																190

		j)		Tuyến đường Trung Lập										149																142

		k)		Tuyến đường Ba Sa										401																382

		l)		Lắp đặt các loại biển báo trên các tuyến đường										50		50		50		50		50		50		50		50		50

		m)		Duy tu hệ thống cầu và thay thế cống sụp đan BTCT trên toàn địa bàn (cống Võ Văn Điều, thoát nước đường Ninh Tốn)										50		50		50		50		50		50		50		50		50

		n)		Gắn bảng lộ giới các tuyến đường đã có quyết định quy định lộ giới (103 tuyến)										50		50		50		50		50		50		50		50		50

		o)		Dăm vá xử lý các giao lộ đường đảm bảo giao thông, sửa chữa các khiếm khuyết xảy ra trên đường										50		50		50		50		50		50		50		50		50

		02		Sự nghiệp giao thông:										1,624		317		47		209		209		1,577		1,507		1,554		1,507

		a)		NC CPSĐ đường GTNT ấp Gò Nổi, Xóm Mới		ANT		UBND xã		2006-2007		1500m		703		209		0		209		209		703		633		633		633

		b)		NC CPSĐ đường vào nhà bà mẹ VNAH (đường Bàu Trâu)		PT		UBND xã		2007				292																224

		b)		Đường Trường mẫu giáo ấp 2		TTT		UBND xã		2006-2007				921		108		47		0		0		874		874		921		874

		II,		Sự nghiệp nông lâm - thuỷ lợi:										4,138		2,089		1,482		525		632		2,656		2,744		1,681		2,200

		01		XD HT thoát nước hạ lưu đường Liêu Bình Hương		TTH		BQLDA		2006-2007		239m		510		25		442		17		17		68		27		27		27

		02		Nạo vét suối Xóm Trại		ANT		UBND xã		2006-2007				271		147		249		44		44		22		22		44		44

		03		Nạo vét kênh Rổng Cát - TPT (T10)		TPT		UBND xã		2006-2007		2676m		887		135		466		135		135		421		385		385		385

		04		KCH kênh tiêu cặp đường Cây Bài		PVA		BQLDA		2006-2007		1100m		783		497		300		329		436		483		506		506		483

		05		Nạo vét tuyến kênh tiêu từ QL22 - T8		TAH		BQLDA		2006-2007		1500m		500		391		25		0		0		475		850		72		129

		06		Nạo vét, đắp bờ bao tuyến bến ông Dù		TTĐ		UBND xã		2006-2007		1200m		390		367		0		0		0		390		367		390		367

		07		Xây dựng 3 luồng cống tiêu phi 100 Rạch cây da		TA		UBND xã		2006-2007		38m		100		90		0		0		0		100		90		90		90

		08		XD kênh tiêu Thạnh An		TA		UBND xã		2006-2007		1500m		587		387		0		0		0		587		387		47		565

		09		Xây dựng mới 03 cống trên kênh N25-5-5		TLT		UBND xã		2007				110		50				0		0		110		110		120		110

		III,		Sự nghiệp kinh tế khác:										1,050		100		0		0		0		1,050		1,120		100		1,050

		01		Nâng cấp, sửa chữa nhỏ các trường học				BQLDA		2007				500		100		0		0		0		500		570		100		500

		a)		- Xây dựng thay thế 04 phòng học trường THCS Tân Phú Trung		TPT		BQLDA		2007		4 phòng		330		50				0		0		330		400		50		330

		b)		- Xây dựng thay thế 02 phòng học trường Mầm non Sen Hồng		PVC		BQLDA		2007		2 phòng		170		50				0		0		170		170		50		170

		02		Sửa chữa khắc phụ hoả hoạn chợ Củ Chi		TT		BQLDA		2007				550										550		550				550

																																ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
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